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TiÕt 37

Chương IV. Đại Việt thời Lê Sơ (thế kỷ XV- Đầu thế kỷ XVI)

Bài 18. Cuộc kháng chiến cuả nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỷ XV

I. Mục tiêu

1.Kiến thức:

- Nắm được những nét chính về cuộc xâm lược của nhà Minh và sự thất bại nhanh chóng của nhà Hồ.

- Các chính sách cai trị của nhà Minh và các cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhân dân ta.

2. Tư tưởng

Căm thù quân xâm lược, yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất chống quân xâm lược.

3. Kỹ năng
Sử dụng lược đồ kháng chiến

II. Chuẩn bị

Lược đồ kháng chiến chống quân Minh đầu thế kỷ XV.

III. Phương pháp
Thuyết trình, đàm thoại, thảo luận, trực quan...

IV.Tiến trình giờ dạy

1. ổn định lớp

2. Kiểm tra: Kiểm tra bài tập về nhà của bài 17 từ 3-5 học sinh/ lớp

3. Bài mới:

Trong khi nhà Hồ đang cải cách, xây dựng đất nươc thì quân Minh xâm lược nước ta. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ nhanh chóng thất bại, nhân dân ta liên tục đứng lên kháng chiến.

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	Hoạt động 1. Cá nhân, lớp, Nhóm
?Vì sao nhà Minh xâm lược nước ta?

-Hs trả lời

-Gv kl: quân Minh âm mưu chiếm nước ta.

-Gv miêu tả cuộc kháng chiến trên bản đồ.

-Hs theo dõi bản đồ.

-1Hs trình bày lại trên bản đồ.

Gv:-Hs thảo luận nhóm nhỏ 2- 3 phút

?Vì sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ nhanh chóng thất bai?

-Hs trả lời

-Gv bổ sung, phân tích, so sánh với chủ trương kháng chiến của nhà Trần. 
G:Kết luận.

- Vì không được nhân dân ủng hộ không phát huy được sức mạnh dân tộc.

“Tôi không sợ đánh, mà chỉ sợ lòng dân không theo” - câu nói của Hồ Nguyên Trừng.

“Lật thuyền mới biết sức dân mạnh như nước”.

“Khoan thư sức dân làm kế sâu rễ, bền gôc”.

Hoạt động 2. Nhóm- Cá nhân

H:§äc sgk.

G: Sau khi lật đổ nhà Hồ quân Minh đã xây dựng bộ máy cai trị trên đât nước ta.

Gv: -Hs thảo luận nhóm nhỏ 2 phút.

?Nhà Minh đã thực hiện những chính sách cai trị như thế nào? Em nhận xét gì về các chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta?

-Hs trình bày theo sgk

+Chính trị

+Kinh tế

+Xã hội

+Văn hóa

GV: Nguyễn Trãi từng kể tội ác của giặc Minh

“Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn

Vùi con đỏ dưới hầm tai vạ

Dối trời lừa trên dủ muôn vàn kế.

...Độc ác thay Trúc Lam Sơn không ghi hêt tội

Dơ bẩn thay nước Đông Hải không rửa sạch mùi...

-Gv bổ sung, hướng dẫn học sinh về nhà học theo Sgk/82, 83.

?Chính sách cai trị của nhà Minh đã ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân ta như thế nào?

-Hs trả lời

-Gv bổ sung, kết luận: nhân dân ta căm thù quan Minh xâm lược.

Hoạt động 3. Cả lớp- Nhóm

-Gv miêu tả các cuộc khởi nghĩa trên bản đồ, tường thuật lại các cuộc khởi nghĩa lớn theo nội dung Sgk

-Hs theo dõi trên bản đồ. 1 học sinh trình bày lại trên bản đồ.

-Gv cung cấp kết quả.

Gv: -Hs thảo luận nhóm nhỏ 2 phút

?Vì sao các cuộc khởi nghĩa thời kỳ này đều thất bại? ý nghĩa?

-Hs trả lời, bổ sung.

-Gv bổ sung, phân tích;

+Nguyên nhân: không đoàn kết được toàn dân , không liên kết được các cuộc khởi nghĩa, nội bộ lục đục, quân Minh mạnh và đã đặt được ách thống trị lên đất nước ta,

+ý nghĩa: Thể hiện tinh thần yêu nước, tinh thần đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta
	1.Cuộc xâm lược của nhà Minh và sự thất bại của nhà Hồ.

- Nguyên nhân:

Nhà Minh âm mưu chiếm Đại Việt

- Diễn biến, kết quả

+11-1406 nhà Minh xâm lược Đại Việt.

+6-1407, Hồ Quý Ly bị bắt.

 ( kháng chiến thất bại.

-Nguyên nhân thất bại

+Chưa có đường lối kháng chiến đúng đắn.

+Nhà Hồ không đoàn kết được toàn dân đánh giặc.

2.Chính sách cai trị của nhà Minh.

- Nội dung: 

Sgk/ 82, 83

(Tàn bạo, thâm độc.

-Hậu quả:

+Cuộc sống của nhân dân ta vô cùng cực khổ.

+Nhân dân ta căm thù quân Minh xâm lược, liên tục đứng lên kháng chiến.

3. Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần.

- Diễn biến, kết quả:

+Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra.

+Tiêu biểu nhất là khởi nghĩa Trần Ngỗi (1407-1409), khởi nghĩa Trần Quý Khoáng (1409-1414).

(Các cuộc khởi nghĩa đều thất bại.

-ý nghĩa:

Thể hiện tinh thần yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất chống xâm lược và ý chí độc lập của nhân dân ta.


4. Củng cố
- Hs trình bày lại trên lược đồ cuộc kháng chiến của nhà Hồ và cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần.

- Cả lớp làm bài tập 2, 3, 5 VBT/ 51

5. HDVN:

- Ôn theo câu hỏi cuối bài

- Chuẩn bị làm bài tập

V. Rút kinh nghiệm:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Tiết 38
Bài 19

Cuộc khởi nghĩa lam sơn ( 1418 - 1427 )



I. Thời kỳ ở miền tây Thanh Hoá

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

- Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, từ một cuộc khởi nghĩa nhỏ ở miền rừng núi Thanh Hoá đã phát triển rộng khắp cả nước.

- Tầng lớp quý tộc Trần, Hồ đã suy yếu không đủ sức lãnh đạo khởi nghĩa, chỉ có tầng lớp địa chủ mới do Lê Lợi lãnh đạo có đủ uy tín tập hợp khởi nghĩa

- Nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn : lòng yêu nước, đoàn kết của nhân dân ; chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo... 

2. Tư tưởng

- Thấy được tinh thần hy sinh vượt qua gian khổ, anh dũng, bất khuất của nghĩa quân.
- Giáo dục học sinh lòng yêu nước, biết ơn người có công với nước: Lê Lợi, Nguyễn Trẫi.

- Giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

- Bồi dưỡng tinh thần quyết tâm vượt khó.

3. Kỹ năng

- Đánh giá, nhận xét nhân vật lịch sử tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa 

II. Chuẩn bị

- Lược đồ khởi nghĩa Lam Sơn, Cáo bình Ngô của Nguyễn Trãi.

- Tư liệu về Lê Lợi và Nguyễn Trãi. 
- Bia Vĩnh Lăng, chân dung Nguyễn Trãi.

III. Phương pháp

Thuyết trình, trực quan, phân tích, thảo luận

IV. Tiến trình giờ dạy


1. ổn định lớp

2. Kiểm tra

? Chọn ý đúng về nguyên nhân thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh

     A.  Nhà Hồ không được nhân dân ủng hộ

B. Đường lối kháng chiến chưa đúng đắn

C. Quân Minh mạnh và tàn bạo

D. Quân đội nhà Hồ trang bị thiếu thốn

? Trình bày nguên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa chống quân Minh của quý tộc Trần?

 Yêu cầu:

· Chọn ý A, B

· Nguyên nhân: Các quý tộc Trần không đoàn kết được toàn dân, không liên kết được các cuộc khởi nghĩa, nội bộ lục đục; quân Minh mạnh và đã đặt được ách thống trị lên đất nước ta.

3. Bài mới


Năm 1406, quân Minh xâm lược nước ta, cuộc kháng chiến của nhà Hồ thất bại. Quân Minh đã đặt ách thống trị lên đất nước ta. Nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta đã nổ ra nhưng liên tục thất bại. Năm 1418, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ. Nhân dân ta lại tiếp tục đứng lên chống quân Minh.

	Hoạt động dạy và học
	Nội dung

	Hoạt động 1. Cả lớp, cá nhân

? Giới thiệu những hiểu biết của em về Lê Lợi?

HS: Trình bày

GV: bổ sung: Ông sinh năm 1385 và mất năm 1433, ở ngôi gần 6 năm, thọ 49 tuổi. Ông nói “ ta dấy quân đánh giặc không phải vì tham phó quý mà vì muốn cho ngàn đời sau biết rằng ta không chịu thần phục quân giặc”.
? Lê Lợi đã chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa như thế nào?

- Hs trả lời theo sgk

+ Chọn Lam Sơn làm căn cứ

+ Chiêu tập hào kiệt, chuẩn bị lực lượng

- Gv bổ sung - sử dụng bản đồ giới thiệu căn cứ Lam Sơn: 

- Hs theo dõi bản đồ: 

                 Lam Sơn có tên Nôm là làng Cham, nằm bên tả ngạn sông Chu( Thuộc Thọ Sơn) Thanh Hoá. Về địa thế đó là nơi giao tiêp giữa đồng bằng và miền núi, thuận lợi cho nghĩa quân khi lực lượng còn non yếu, có thể thủ hiểm chống vây quét. Nhưng một khi lực lượng mạnh có thể từ đó tiến xuống làm chủ những vùng đất rộng lớn, người đông. Về dân cư, ở đây có thể tập hợp và đoàn kết nhiều dân tộc. 

? Vì sao lê lợi chọn Lam Sơn làm căn cứ?

- Hs thảo luận nhóm nhỏ 3 phút, trả lời

- Gv bổ sung: Lam Sơn có địa thế hiểm trở, các dân tộc đoàn kết. Căn cứ Lam Sơn có nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn. 
Gv:Nghe tin Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa người tìm đến tham gia với nghĩa quân và trở thành quân sư tài ba cho cuộc khởi nghĩa đó là Nguyễn Trẫi.

? Nguyễn Trãi là người như thế nào?

Hs:Là con Nguyễn Phi Khanh đỗ tiến sĩ thời Trần làm quan cho nhà Hồ, bị giam lỏng ở thành Đông Quan sau đã trốn theo nghĩa quân Lam Sơn.

-HS đọc chữ in nghiêng sgk

Gv giới thiệu Nguyễn Trãi và hội thề Lũng Nhai.

- Nguyễn Trãi (chữ Hán: 1380–19/9/1442), hiệu là Ức Trai quê ở làng Nhị Khê, huyện Thượng Phúc nay là huyện Thường Tín, Hà Nội. Ông là con trai của Nguyễn Phi Khanh và bà Trần Thị Thái, là cháu ngoại của Trần Nguyên Đán.

Thi đỗ Thái học sinh năm 1400, Nguyễn Trãi từng làm quan dưới triều Hồ. Sau khi Việt Nam bị rơi vào sự cai trị của nhà Minh, Nguyễn Trãi tham gia vào cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo chống lại ách Minh thuộc. Ông trở thành mưu sĩ của nghĩa quân Lam Sơn trong việc bày tính mưu kế cũng như soạn thảo các văn thư ngoại giao với quân Minh. Ông là khai quốc công thần và là văn thần có uy tín ở thời đầu nhà Hậu Lê. Tuy nhiên, năm 1442, toàn thể gia đình Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc trong vụ án Lệ Chi Viên. Năm 1464, vua Lê Thánh Tông xuống chiếu giải oan cho ông. Nguyễn Trãi cũng là một nhà văn hoá lớn, có đóng góp to lớn vào sự phát triển của văn học và tư tưởng Việt Nam. Ông được coi là anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá của Việt Nam.

? Vì sao hào kiệt khắp nơi tìm về Lam Sơn?
- Hs trả lời

- Gv bổ sung, phân tích: vì Lê Lợi có uy tín lớn, vì tinh thần yêu nước, căm thù giặc. 

Gv:Kể về hội thề Lũng Nhai...

Hoạt động 2. Cả lớp, cá nhân- nhóm
- Gv giảng theo sgk, sử dụng lược đồ miêu tả, tường thuật diễn biến.

- Hs theo dõi lược đồ. 1 học sinh miêu tả lại trên lược đồ.

? Từ 1418 - 1423 nghĩa quân Lam Sơn đã gặp phải những khó khăn gì? Nghĩa quân đã chiến đấu như thế nào?

- Hs thảo luận nhóm nhỏ 2 phút trả lời, các nhóm khác bổ sung.

Gv phân tích:

+ Lực lượng yếu, thiếu thốn, liên tục bị quân Minh tấn công.

+ Nghĩa quân đoàn kết, chiến đấu dũng cảm.

- Gv trích đọc Cáo bình Ngô:

  “Nhân dân bốn cõi một nhà

  Dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới

  Tướng sỹ một lòng phụ tử

  Hoà nước sông chén rượu ngọt ngào”

GV cung cấp tấm gương hi sinh của Lê Lai: Khi Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa, ông là tướng luôn ở bên cạnh, xông pha nhiều trận hiểm nguy. Bấy giờ quân Lam Sơn ít lính, thiếu lương, thường bị quân Minh đánh bại. Theo sách Đại Việt thông sử, cuối tháng 4 năm 1418[1], Lê Lợi bị thua trận ở Mường Một, chạy thoát về Trịnh Cao, quân Minh đuổi theo vây chặt các lối hiểm yếu. Trong tình thế nguy cấp, Lê Lợi họp các tướng lại hỏi:
Có ai dám bắt chước Kỷ Tín đời Hán không?[2]
Các tướng đều ngồi yên không ai dám thưa. Lê Lai đứng dậy nói:

Tôi xin đi. Sau này lấy được nước thì xin nghĩ đến công lao của tôi, khiến cho con cháu muôn đời được nhờ ơn nước, đó là nguyện vọng của tôi.
Lê Lợi rất thương cảm. Lê Lai nói:

Bây giờ đang nguy khốn, nếu ngồi giữ mảnh đất nguy hiểm, vua tôi cùng bị diệt, sợ sẽ vô ích. Nếu theo kế này, may ra có thể thoát được. Kẻ trung thần chết vì nước nào có tiếc gì?
Lê Lợi vái trời khấn rằng:

Lê Lai có công đổi áo, sau này tôi và con cháu tôi và con cháu các tướng tá công thần, nếu không nhớ đến công lao ấy, thì xin cho cung điện biến thành rừng núi, ấn triện biến thành cục đồng, gươm thần biến thành dao cùn.
Lê Lai vâng mệnh mang 2 voi và 500 quân kéo ra trại quân Minh khiêu chiến. Quân Minh đổ ra đánh. Lê Lai thúc ngựa xông thẳng vào giữa trận hô to:

Ta là chúa Lam Sơn đây!
Quân Minh ngỡ là Lê Lợi nên xúm lại đánh kịch liệt. Lê Lai xung trận giết giặc rồi kiệt sức, bị quân Minh bắt và đem hành hình. Hôm ấy là ngày 29 tháng 4 âm lịch.

Lê Lợi nhân lúc việc vây hãm của địch lơi lỏng, cùng các tướng chạy ra đường khác, trốn thoát. Cảm động lòng trung nghĩa của ông, Lê Lợi sai người ngầm tìm được thi hài ông, mang về an táng ở Lam Sơn.

Nhưng Đại Việt Sử Ký toàn thư lại chép rằng Lê Lai đã thoát được quân Minh và Lê Lợi sau này vì tính đa nghi nên đã giết chết Lê Lai và nhiều công thần khác.Năm 1428, khi Lê Lợi lên ngôi vua, ông được truy tặng là "Sùng trung Đồng đức hiệp mưu bảo chính Lũng Nhai công thần", hàm thiếu uý, thuỵ là Toàn Nghĩa. Năm sau, Thái Tổ sai Nguyễn Trãi viết hai bản lời thề ước trước và lời thề nhớ công của ông bỏ vào trong hòm vàng. Các đời vua sau tiếp tục phong tặng cho ông, cao nhất là năm 1484, Lê Thánh Tông gia phong ông làm Trung Túc vương.

Lê Thái Tổ mất ngày 22 tháng 8 nhuận âm lịch năm 1433, trước khi mất có dặn lại đời sau phải làm giỗ Lê Lai trước một ngày, tức là ngày 21 tháng 8. Từ đó dân gian truyền lại câu: "Hăm mốt Lê Lai, hăm hai Lê Lợi".

? Vì sao Lê Lợi đề nghị tạm hoà với quân Minh và vì sao quân Minh chấp nhận?

- Hs trả lời

Gv bổ sung, phân tích: Nghĩa quân gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, cần củng cố lực lượng nên đề nghị tạm hoà. Quân Minh vì không tiêu diệt được nghĩa quân, muốn kéo dài thời gian để dụ hàng nên đã chấp nhân tạm hoà với Lê Lợi.
	1.Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa

- Lê Lợi là một hào trưởng yêu nước, có uy tín lớn.

- Căn cứ Lam Sơn 
( Thanh Hoá ) có địa thế hiểm trở, nhân dân đoàn kết.

- Đầu 1416 tổ chức Hội thề ở Lũng Nhai. 2 / 1 ( 7 / 2 / 1418 ) dựng cờ khởi nghĩa.

2. Những năm đầu hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn.

- Liên tục bị quân Minh tấn công, nhiều lần phải rút lên núi Chí Linh.

+1418 Giặc bao vây, tấn công -> rút lên núi Chí Linh lần 1 .

+1421, 10 vạn quân Minh lại tấn công

 -> rút lên núi lần 3.

- 1423 Lê Lợi tạm hoà với quân Minh. 

- Cuối 1424 quân Minh trở mặt tấn công.

-> Cuộc khởi nghĩa từ đây bước sang một giai đoạn mới.


4. Củng cố

? Nêu tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong giai đoạn 1418 – 1423?

- Hs làm bài tập 1 – 4 trong vở bài tập.

5. HDVN
- Ôn theo câu hỏi cuối phần I sgk

- Tìm hiểu phần II

V. Rút kinh nghiệm
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II. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hoá 

và tiến quân ra Bắc ( 1424 - 1426)

I.Mục tiêu bài học.

1.Kiến thức:

- Những nét chủ yếu về hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn trong những năm cuối 1424 đến cuối 1425.

- Qua đó thấy được sự phát triển lớn mạnh của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong thời gian này.

- Từ chỗ bị động, đối phó với quân Minh ở miền tây Thanh Hoá, nghĩa quân đã đi đến chỗ làm chủ cả một vùng rộng lớn miền Trung và bao vây thành đông Quan.

2.Tư tưởng:

- Giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất, kiên cường và lòng tự hào dân tộc.

3.Kĩ năng:

- Sử dụng lược đồ để thuật lại sự kiện lịch sử.

- Nhận xét các nhân vật lịch sử qua cuộc khởi nghĩa.

- Lược đồ tiến quân ra Bắc của nghĩa quân Lam Sơn.

II.chuẩn bị

- Lược đồ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

III.Phương pháp


- Nêu vấn đề, phát vấn ...

IV.tiến trình bài dạy

1.ổn định lớp.

2.Kiểm tra bài cũ:

 (?) Em hãy trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giai đoạn 1418-1823.

 Tai sao quân Minh chấp nhận hoà hoãn với Lê Lợi.

           ? Lãnh đạo chính của nghĩa quân Lam Sơn là

A. Nguyễn Trãi

B. Lê Lợi

C. Nguyễn Chích

D. Lê Lai

- Chọn đáp án B :Lê Lợi

- Tóm tắt diễn biến theo sgk

3. Bài mới:


Thời kỳ ở miền tây Thanh Hoá nghĩa quân Lam Sơn liên tiếp gặp khó khăn. Cuối năm 1424, cuộc khởi nghĩa chuyển sang một giai đoạn mới.

	Hoạt động dạy và học
	Nội dung

	Hoạt động 1. Nhóm, cả lớp

Gv giảng về kế hoạch chuyển quân vào Nghệ An. 

? Vì sao nghĩa quân chuyển căn cứ vào Nghệ An?

- Hs thảo luận nhóm nhỏ 2 phút, trả lời.

- Gv bổ sung, phân tích:

+ Lam Sơn liên tục bị bao vây tấn công, nghĩa quân gặp nhiều khó khăn, lực lượng không phát triển được, địa bàn không mở rộng được.

+ Nghệ An đất rộng, người đông, thuận lợi phát triển lực lượng, mở rộng địa bàn.

Gv miêu tả trên lược đồ việc thực hiện kế hoạch của Nguyễn Chích:  Sau thời gian hoà hoãn giặc trở mặt tấn công. Nguyễn Chích đề nghị chuyển quân vào Nghệ An
? Nguyễn Chích là người như thế nào? Vì sao ông đề nghị chuyển quân vào Nghệ An?

Hs:Nguyễn Chích là người yêu nước quê Nghệ An thông thạo đường lối, đất rộng, người đông, giàu truyền thống, sự ủng hộ của nhân dân 
Gv: Nghĩa quân từ miền tây Thanh Hoá -> miền tây Nghệ An -> đồng bằng Nghệ An -> Thanh Hoá.

- Hs theo dõi lược đồ

Gv hướng dẫn học sinh về nhà học theo sgk phần diễn biến.

- Gv cung cấp kết quả

? Em nhận xét gì về kế hoạch của Nguyễn Chích?

-Hs thảo luận nhóm nhỏ 2 phút, trả lời :

Ta thắng liên tiếp, kế hoạch Nguyễn chích là đúng đắn, hợp lí.

Gv bổ sung, phân tích:

+ Quân Lam Sơn địa bàn mở rộng, lực lượng phát triển.

+ Quân Minh rút vào thành cố thủ.

=>Kế hoạch mới của Nguyễn Chích đem lại bước chuyển biến mới cho cuộc khởi nghĩa.

Hoạt động 2. Nhóm - Cả lớp

- Gv giảng: Nghĩa quân Lam Sơn tiến vào Tân Bình, Thuận Hoá.

? Tại sao nghĩa quân Lam Sơn lại quyết định giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá trước?

- Hs thảo luận nhóm nhỏ 2 phút, trả lời

- Gv phân tích miêu tả trên lược đồ:

+ Quân Minh ở Tân Bình, Thuận Hoá đã bị cô lập.

+ Quân Lam Sơn quyết định quét sạch quân địch ở phía Nam để dốc toàn bộ lực lượng đánh ra Bắc, tránh phải đối phó với địch từ cả hai phía.

- Gv trình bày diễn biến trên bản đồ: hai cánh quân thuỷ bộ do Trần Nguyên Hãn và Lê Ngân chỉ huy tiến vào Tân Bình, Thuận Hoá.

- Hs theo dõi bản đồ.

? Tình thế quân Minh lúc này như thế nào?

- Hs trả lời

- Gv bổ sung:

+ Quân Minh rút vào đồn lẻ cố thủ.

+ Quân Lam Sơn giải phóng được toàn bộ lãnh thổ phía Nam từ Thanh Hoá trở vào, lực lượng phát triển mạnh.

Hoạt động 3. Cả lớp, cá nhân

- Gv miêu tả trên lược đồ 3 hướng tấn công của quân Lam Sơn ra Bắc và nhiệm vụ của các đạo quân theo sgk.

- Hs quan sát lược đồ.

? Em nhận xét gì về kế hoạch tiến quân ra Bắc của Lê Lợi?

- Hs nhận xét

- Gv bổ sung, kết luận:

+ Chuẩn bị chu đáo.

+ Thọc sâu, bao vây, chia cắt, chặn đường tiếp viện của quân địch.

- Hs đọc phần in chữ nhỏ sgk/ 89

? Vì sao nhân dân ủng hộ nghĩa quân? Tình thế của quân Minh như thế nào?

- Hs trả lời 

- Gv bổ sung:

+ Vì nhân dân ta yêu nước, căm thù giặc.

+ Quân Minh phải rút vào thành cố thủ.

=>khởi nghĩa chuyển sang giai đoạn mới.
	1.Giải phóng Nghệ An (năm 1424)

- Kế hoạch mới: chuyển căn cứ vào Nghệ An.

- Diễn biến:

               Sgk/ 87

- Kết quả

+ Giải phóng Nghệ An, Thanh Hoá

+ Lực lượng phát triển, địa bàn mở rộng.

2.Giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá ( năm 1425 )

- Diễn biến:

+ 8/ 1425 tiến vào Tân Bình, Thuận Hoá.

+ Quân Minh bị bao vây, cô lập.

- Kết quả:

 Quân Lam Sơn giải phóng được Tân Bình, Thuận Hoá, lực lượng phát triển nhanh chóng.

3. Tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động.

- Tháng 9/ 1426, quân Lam Sơn chia làm 3 đạo, tiến ra Bắc. Nghĩa quân thắng nhiều trận lớn.

- Quân Minh rút vào thành Đông Quan cố thủ.




4. Củng cố:

- Gv trình bày tóm tắt diễn biến khởi nghĩa từ 1424 – 1426 trên bản đồ.

- Hs trình bày lại diễn biến trên bản đồ.

- Hs làm bài tập 5, 6, 7 VBT

5. Hướng dẫn:

- Ôn theo câu hỏi cuối phần II

- Tìm hiểu phần III. Tìm đọc Cáo bình Ngô của Nguyễn Trãi.

V. Rút kinh nghiệm
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